
 

 

 

 

Văn phòng Quốc hội. Quốc hội 
Việt Nam với quan hệ nghị viện đa 
phương. H.: Văn phòng Quốc hội, 2005, 
330 tr., Vv 6948. 

Những năm gần đây, Quốc hội Việt 
Nam đã tham gia nhiều tổ chức liên 
nghị viện khu vực và quốc tế. Những 
hoạt động đối ngoại phong phú này 
ngày càng góp phần tạo môi trường quốc 
tế thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Cuốn 
sách gồm bốn chương chính, tổng hợp và 
hệ thống hoá những thông tin cơ bản 
trong lĩnh vực đối ngoại của Quốc hội 
Việt Nam nhằm đáp ứng một phần 
những nhu cầu nâng cao nhận thức về 
lý luận và thực tiễn hoạt động trong 
ngoại giao nghị viện đa phương. 

Chương I giới thiệu lịch sử hình 
thành và những đặc điểm cơ bản của các 
tổ chức liên nghị viện cũng như mối 
quan hệ của những tổ chức này và nền 
ngoại giao nghị viện. 

Chương II phân tích cơ cấu tổ chức 
và phương thức hoạt động của một số tổ 
chức liên nghị viện như: Liên minh nghị 
viện thế giới, Liên minh nghị viện Cộng 
đồng Pháp ngữ, Liên minh các nghị sĩ 
châu ¸ - Thái Bình Dương… 

Chương III đề cập tới quá trình 
tham gia các tổ chức liên nghị viện của 
Quốc hội Việt Nam trong xu thế hội 
nhập quốc tế và khu vực hiện nay. 

Chương IV đề cao việc nâng cao 
hiệu quả hoạt động đối ngoại của Quốc 

hội nước ta tại các tổ chức liên nghị viện 
trên thế giới. 

Cuối sách là phần kết luận, phụ lục 
và danh mục tài liệu tham khảo. 

  

Hải bình 

 

Kenichi Ohno, Nguyễn Văn 
Thường (chủ biên). Hoàn thiện 
chiến lược phát triển công nghiệp 
Việt Nam. H.: Lý luận chính trị, 2005, 
302 tr., Vv 6789. 

Cuốn sách là tập hợp những công 
trình nghiên cứu xuất sắc của các nhà 
nghiên cứu Việt Nam và Nhật Bản về 
ngành công nghiệp Việt Nam, nhằm 
cung cấp cho người đọc những kiến thức 
về việc hoạch định chiến lược và chính 
sách công nghiệp ở Việt Nam. Sách còn 
cung cấp nhiều tư liệu quý được công bố 
lần đầu trong đó chứa đựng nhiều ý 
tưởng khoa học mới về chiến lược/ chính 
sách phát triển công nghiệp Việt Nam. 
Đây là một tài liệu tham khảo có giá trị 
dành cho các nhà hoạch định chính 
sách, các nhà tư vấn, nhà nghiên cứu và 
các doanh nghiệp…  

GS. Kenichi Ohno trong hai bài viết 
đầu tiên đã đề cập tới những nội dung 
thiết thực nhất của việc thiết kế một 
chiến lược phát triển công nghiệp toàn 
diện, hiện thực và những nội dung quan 
trọng nhất của việc đổi mới chính sách 
công nghiệp đối với những quốc gia như 
Việt Nam 

giới thiệu sách nhập về thư viện viện thông tin KHXH 



Thông tin Khoa học xã hội, số 2.2006 62 

Tác giả Mai Thế Cường trong bài 
viết tiếp theo đi sâu phân tích các nội 
dung cơ bản về cách tiếp cận Marketing 
trong thu hút FDI hiện nay. 

Các tác giả Mai Thế Cường, Kohei 
Mishima và Phạm Trương Hoàng lại 
tập trung phân tích vào các vấn đề triển 
khai quy hoạch của từng lĩnh vực trong 
ngành công nghiệp với những trường 
hợp nghiên cứu cụ thể về hệ thống cung 
cấp, nội địa hoá và chiến lược cạnh 
tranh đối với ngành ô tô, xe máy Việt 
Nam. 

Các tác giả cũng đề cập tới những 
vấn đề trong chiến lược mua sắm tối ưu, 
quyết định tỷ lệ nội địa hoá trong bối 
cảnh cạnh tranh và liên kết khu vực; và 
vấn đề xây dựng và tăng cường ngành 
công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam. 

  

Hải Bình 

 

Jean Derruppé. Tư pháp quốc 
tế. H.: Chính trị Quốc gia, 2005, 262 tr., 
Vv 6975. 

Tư pháp quốc tế đang là vấn đề được 
quan tâm, chú ý khi nước ta mở cửa, hội 
nhập kinh tế với các nước trên thế giới. 
Cuốn sách Tư pháp quốc tế của tác giả 
Jean Derruppé cung cấp cho bạn đọc 
những nội dung chính của vấn đề tư 
pháp có yếu tố nước ngoài như: quốc tịch, 
quyền cư trú, quy chế pháp lý của cá 
nhân, của pháp nhân và những vấn đề 
xung đột pháp luật giữa pháp luật của 
Pháp với luật của các nước khác. Tác giả 
cũng nêu ra một số giải pháp cụ thể trên 
từng lĩnh vực xung đột pháp luật đó. 
Sách gồm hai chương và hai phần. 

Hai chương đề cập đến những nội 
dung chủ yếu trong phần lý luận chung 
của tư pháp quốc tế như: phạm vi điều 
chỉnh, nguồn của tư pháp quốc tế… 

Phần thứ nhất giới thiệu với người 
đọc những chủ thể của tư pháp quốc tế 
như: công dân, người nước ngoài (gồm 
cả cá nhân và pháp nhân). 

Phần thứ hai phân tích các quan hệ 
pháp luật cơ bản như xung đột pháp 
luật, xung đột thẩm quyền xét xử, hiệu 
lực bản án, quyết định của toà án hay 
việc áp dụng quy phạm xung đột. Tác 
giả đã đưa ra các giải pháp cụ thể trong 
giải quyết xung đột pháp luật giữa pháp 
luật Pháp và nước ngoài trên một số 
lĩnh vực như: quan hệ nhân thân phi tài 
sản, quan hệ trái vụ, quan hệ tài sản… 

 

 Hoàng Dũng 

 

Lê Vinh Danh. Chính sách tiền tệ 
và điều tiết vĩ mô của ngân hàng 
trung ương. H.: Tài chính, 2005, 314 
tr., Vv 6919. 

Thực hiện đường lối đổi mới của đất 
nước, ngân hàng Việt Nam đã có những 
chuyển đổi nhất định, góp phần vào 
thành tựu chung của nền kinh tế. Tuy 
nhiên, so với đòi hỏi của đất nước thì 
lĩnh vực ngân hàng nói chung và Ngân 
hàng trung ương nói riêng vẫn còn 
nhiều vấn đề bất cập, đặc biệt là trong 
chính sách điều tiết vĩ mô thông qua sự 
vận động của tiền tệ và hoạt động ngân 
hàng. Cuốn sách đi sâu nghiên cứu các 
khía cạnh khác nhau của vấn đề điều 
tiết vĩ mô và chính sách tiền tệ của 
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ngân hàng trung ương. Sách gồm 6 
chương chính. 

Chương một đề cập đến vai trò của 
ngân hàng trung ương và vai trò điều 
tiết vĩ mô của nó dựa trên những cơ sở 
lý thuyết và thực tiễn lịch sử. 

Chương hai, ba cung cấp những 
thông tin về sự điều tiết vĩ mô của hệ 
thống dự trữ liên bang Hoa Kỳ và 
Ngân hàng trung ương Pháp, đặc biệt 
là sự điều tiết kinh tế vĩ mô trong giai 
đoạn từ năm 1980 đến 1996. 

Chương bốn, năm và sáu phân tích 
các  chính sách điều tiết vĩ mô của 
Ngân hàng trung ương Đức, Ngân 
hàng trung ương Nhật Bản và Ngân 
hàng trung ương Hàn Quốc trong giai 
đoạn từ năm 1980 đến 1996 trong đó 
có tóm tắt những bước tiến hành và 
những bước phát triển chính sách 
riêng của từng quốc gia. 

Cuối sách là phần Phụ lục và danh 
mục tài liệu tham khảo. 

 

 minh đức 

 

Đặng Minh Trang. Quản lý chất 
lượng trong doanh nghiệp. H.: 
Thống kê, 2005, 296 tr ., Vv 6917. 

Cuốn sách bàn về những nội dung 
quan trọng nhất của việc bảo đảm 
chất lượng và quản lý chất lượng 
trong doanh nghiệp hiện nay. Vấn đề 
quản lý và bảo đảm chất lượng là một 
trong những khâu quan trọng nhất 

đối với sự tồn tại lâu dài của bất cứ 
doanh nghiệp nào. Sách gồm 10 
chương chính. 

Chương một trình bày về những 
khái niệm và đặc điểm cơ bản của việc 
quản lý chất lượng như: định nghĩa, 
việc thể hiện nhu cầu, quản lý chất 
lượng toàn diện, vai trò người lãnh 
đạo trong quản lý chất lượng… 

Chương hai và ba phân tích phong 
trào chất lượng và vấn đề bảo đảm 
chất lượng với những nguyên tắc và 
các bước quản lý cơ bản. 

Chương bốn, năm và sáu phân 
tích về quá trình thu nhập, phân tích 
dữ liệu cũng như việc chi phí và kiểm 
tra chất lượng bảng thống kê. Những 
quy trình kiểm soát và hình thức 
quản lý bảng thống kê là một hình 
thức quản lý chất lượng hiện đại và 
khoa học nhất hiện nay. 

Chương bảy bàn về chất lượng 
thiết kế trong công tác quản lý chất 
lượng và phân tích những nội dung cơ 
bản của phương pháp Taguchi về 
thiết kế vững chãi. 

Bốn chương cuối cùng phân tích 
một số yếu tố quan trọng khác của 
quá trình quản lý chất lượng như 
phân tích kiểu sai hỏng và hiệu quả, 
tính đúng lúc, thực hiện bảo dưỡng dự 
phòng toàn diện. 

Cuối sách là phần Tài liệu tham 
khảo. 

 

 Minh đức

  


